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I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo viên mới ra trường còn nhiều hạn chế trong giảng dạy. Hạn chế này do nhiều nguyên nhân trong đó phải kể đến khả năng giao tiếp của họ. Để chuẩn bị tốt nghề nghiệp tương lai cho sinh viên sư phạm, điều quan trọng là phải nâng cao kỹ năng giao tiếp sư phạm bằng cách trang bị những kĩ năng giao tiếp cần thiết.

II.THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM.

1.THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

Điều tra 120 sinh viên năm thứ 3 của 3 lớp sư phạm toán, lý, hoá. Số phiếu thu được là 100 trong đó có 96 phiếu hợp lệ.

1.1: Cách diễn đạt của sinh viên khi thuyết trình

Cách diễn đạt rõ ràng, với tốc độ, nhịp độ và cường độ đủ để người nghe lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất: cách nói to chậm dãi (12,5%), nói vừa phải nhẹ nhàng (37,4%), cách nói diễn đạt hấp dẫn, lời nói có hình tượng xúc tích, lập luận chặt chẽ, có điểm nhấn (15,6%), sẽ tác động trực tiếp đến sự chú ý, cảm xúc, kích thích tính tích cực nhận thức và sự phát triển trí tuệ ở người nghe.

Bên cạnh đó còn có các sinh viên có giọng nói nhanh (3.2%), nói đều đều (31,3%). Với giọng nói đều đều, chậm chạp uể oải gây ức chế cho người nghe, làm họ chán nản không chú ý tới bài thuyết trình. Giọng nói nhanh liến thoáng làm cho người nghe không theo dõi kịp bài thuyết trình, họ sẽ làm việc riêng, nói chuyện hay ngủ gật thay vì chú ý nghe bài thuyết trình.

1.2:  năng sử dụng ngôn ngữ của sinh viên

 Ta thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ của đa số sinh viên ở mức trung bình. Cách diễn đạt dễ hiểu, mạch lạc rõ ràng ở mức tốt chỉ có 6,2%, khá 34,4%, trung bình 46,9%, yếu 12,5%. Có 12,5% đến 28,5% sinh viên có khả năng dùng từ ngữ tốt và khá, 15,6% đến 31,3% sinh viên biết liên hệ với cuộc sống thực tiễn ở mức tốt và khá. Bên cạnh đó có rất nhiều sinh viên chỉ đạt mức trung bình và yếu (trên 50%).Đối với nghề sư phạm việc sử dụng từ ngữ và phát âm chuẩn tiếng việt là rất quan trọng nhưng số sinh viên đạt mức độ trung bình chiếm tỉ lệ cao (41,7%), ở mức tốt chỉ có 20,8%, ở mức khá 31,3%, ở mức yếu là 6,2%. 

Việc sử dụng hình ảnh trực quan sinh động sẽ kích thích được sự hứng thú của người nghe, có 12,5 đến 21,9% sinh viên có khả năng này ở mức độ tốt và khá.

1.3:phân bịêt âm tiết trong khi nói và viết.

Điều tra 45 sinh viên lớp sư phạm lý k50.

Tình trạng mắc lỗi chính tả của sinh viên là rất phổ biến. Các bạn không phân biệt được L và N là 53,3%, Ch và Tr là 22,4%, S và X là 20%. Ngoài mắc lỗi trong phát âm thì có tới trên 20% các bạn không phân biệt được các âm khi viết.

1.4: Thái độ tiếp xúc của sinh viên với học sinh.

Đại đa số sinh viên đã giữ được tâm trạng vui tươi trước học sinh ( 88%), mặc dù vẫn giữ được tác phong ung dung đĩnh đạc của người giáo viên ( 67%), bình tĩnh chủ động trong quan hệ với học sinh, trong các buổi tiếp xúc đó đã gây được bầu không khí vui tươi (60%), số sinh viên rụt rè lúng túng trong tiếp xúc với học sinh chiếm tỉ lệ rất ít và thường là những sinh viên có tính rụt rè, nhu mì ít nói (9%)

1.5:Trang phục.

Các bạn đều đã chú ý tới cách ăn mặc cho đúng tiêu chuẩn của một người giáo viên ( 62,5%), tuy thế,  vẫn còn 37,5% các bạn chưa thương xuyên để ý tới cách ăn mặc của mình vì vậy đã có tới 12,5% các bạn cho rằng trang phục của người giáo viên phải có phong cách mới lạ, để gây chú ý.

2. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn khi sử dụng phương tiện giao tiếp của sinh viên sư phạm.

2.1: Nguyên nhân khách quan:

· Thời lượng dành cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chưa nhiều.

· Nội dung đào tạo còn nặng về đào tạo khoa học cơ bản.

· Thời gian kiến tập không nhiều (1 tuần).

· Các thầy cô trường Tự Nhiên chỉ chú trọng cho sinh viên kiến thức khoa học, không để ý tới phong cách sư phạm cũng như rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sư phạm.

2.2: Nguyên nhân chủ quan

· Sinh viên chưa chịu khó, chưa có ý thức trau dồi kiến thức cũng như củng cố kiến thức chuyen  môn và đặc biệt là môn chuyên ngành của mình.

· Sinh viên chưa chủ động, chưa có biện pháp tích cực để rèn luyện kỹ năng sư phạm.

· Sinh viên còn hạn chế về vốn hiểu biết, vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp.

· Sinh viên chưa chịu khó tìm tòi, học hỏi chuẩn bị những kiến thức cơ bản liên quan đến các chương trình ngoại khoá, các kiến thức tâm lý

III. BIỆN PHÁP

1. Về phía nhà trường
· Coi trọng công tác nghiệp vụ sư phạm.

· Tổ chức các hình thức câu lạc bộ.

· Tăng cường thời gian thực hành các môn sư phạm và kiến tập.

· Hệ thống hoá kỹ năng giao tiếp sư phạm.

2. Về phía sinh viên:

· Luôn có ý thức học hỏi, tìm tòi trong cuộc sống những cơ hội tốt để rèn luyện nhân cách đồng thời, tự bồi dưỡng và củng cố kiến thức chuyên ngành và vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống.

· Tích cực, chủ động, mạnh dạn, cởi mở trong giao tiếp.

· Thường xuyên luyện tập các kỹ năng giao tiếp sư phạm theo chương trình kế hoạch của nhà trường, có ý thức khắc phục những hạn chế của bản thân trong giao tiếp.  


IV: KẾT LUẬN CHUNG

          Trong báo cáo khoa học này chúng tôi đã tìm hiểu về mặt lý luận của  viên năm thứ 3 khối ĐHKHTN_ĐHQGHN.


Ở phần lý luận chúng tôi đã chỉ ra phương tiện giao tiếp gồm phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, đó là cách dùng từ,phát âm,cấu trúc ngữ pháp, ánh mắt,cử chỉ,trang phục và hành vi thầy cô giáo.Tất cả những phương tiện trên ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, đến chất lượng của một bài thuyết trình,một giờ dạy.Một bài thuyết trình,một giờ dạy gây được hứng thú cho người nghe khi nội dung của bài có bố cục rõ ràng,từ ngữ khoa học và chính xác,giọng nói truyền cảm và biết cách liên hệ với thực tế và những cử trỉ, ánh mắt ân cần sẽ là động lực cho các em tích cực góp ý xây dựng bài,hào hứng nghe giảng.


Tuy vậy,thực trạng về sử dụng phương tiện giao tiếp của sinh viên còn chưa cao.Sinh viên chưa biết cách trình bày một vấn đề với bố cục khoa học và hợp lý,cách dùng,cách diễn đạt còn hạn chế. Đặc biệt qua các đợt kiến tập và thực tập sư phạm thì khả năng thiết lập mối quan hệ với học sinh chưa cao.


Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng phương tiện giao tiếp chúng tôi đã phân tích nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp của mình.


Giao tiếp sư phạm có vai trò rất quan trọng trong cấu trúc năng lực sư phạm,là giao tiếp nghề nghiệp của giáo viên với học sinh trong quá trình giảng dạy và giáo dục nó cho phép người giáo viên điều khiển quá trình tâm lý xã hội trong tập thể học sinh,phát triển động cơ và hoạt động học tập sáng tạo của các em, cho phép sư dụng tối đa nhân cách người thầy giáo trong quá trình giảng dạy và giáo dục.vì thế đòi hỏi người giáo viên không ngừng rèn luyện và củng cố năng lực giao tiếp bản thân.Giáo viên trong tương lai không chỉ là người có kiến thức cơ bản về chuyên môn mà còn phải có kỹ năng thuyết phục thu hút tình cảm của các em là tấm gương mẫu mực về hình tượng người giáo viên cho học sinh học tập và noi theo. 

